TUẦN 23 và 24
	Tiết
	Nội Dung

	111-120
	Thơ Việt Nam sau năm 1945

1. Đọc hiểu: 

- Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

- Viếng lăng Bác của Viễn Phương

- Sang thu của Hữu Thỉnh

- Nói với con của Y Phương 
2. Tập làm văn: 

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Cách làm nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.


TIẾT 111, 112 
VĂN BẢN :   MÙA XUÂN NHO NHỎ









 
Thanh Hải

I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả :  

- Thanh Hải (1930-1980).
2. Tác phẩm :   
a. Hoàn cảnh sáng tác :  

  - Tháng 11/1980, không bao lâu trước khi tác giả qua đời.
b. Thể thơ :  5 chữ
c. Bố cục :  4 phần
- Phần 1 : khổ thơ đầu 
 Mùa xuân của thiên nhiên.
- Phần 2 : hai khổ thơ tiếp theo (Mùa xuân người cầm súng … Cứ đi lên phía trước).
 Mùa xuân của đất nước.
- Phần 3 : hai khổ thơ kế (Ta làm con chim hót . . . Dù là khi tóc bạc).
 Mùa xuân của mổi người và ước nguyện chân thành của tác giả.

- Phần 4 : khổ thơ cuối 
 Lời ngợi ca quê hương đất nước.
 II. TÌM HIỂU VĂN BẢN 
1. Mùa xuân của thiên nhiên :

Mọc giữa dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc


Ơi con chim chiền chiện


Hót chi mà vang trời


Từng giọt long lanh rơi


Tôi đưa tay tôi hứng
 Đảo ngữ, hình ảnh chọn lọc, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

 Bức tranh mùa xuân xứ Huế trong sáng, căng tràn sức sống, được nhà thơ đón nhận bằng sự trân trọng nâng niu.

2. Mùa xuân của đất nước:
Mùa xuân người cầm súng

Lộc giắt đầy trên lưng

Mùa xuân người ra đồng 

Lộc trải dài nương mạ 

Tất cả như hối hả 

Tất cả như xôn xao...

 Cấu trúc đối xứng, điệp ngữ, ẩn dụ, từ láy.

--> Mùa xuân âm vang khắp đất trời, xuân của thiên nhiên, xuân của lỏng người.
Đất nước bốn ngàn năm 

Vất vả và gian lao 
Đất nước như vì sao 

Cứ đi lên phía trước.

 Điệp ngữ, từ láy, hình ảnh chọn lọc. 

( Niềm tự hào và tin tưởng vào tương lai của đất nước.
3. Mùa xuân của mổi người và ước nguyện chân thành của tác giả :

Ta làm con chim hót 

Ta làm một cành hoa 

Ta nhập vào hoà ca 

Một nốt trầm xao xuyến.

 Điệp ngữ, chuyển đổi đại từ

 Khát vọng hoà nhập vào cuộc sống của đất nước dù là nhỏ bé của mình.

Một mùa xuân nho nhỏ 

Lặng lẽ dâng cho đời 

Dù là tuổi hai mươi 

Dù là khi tóc bạc.

 Ẩn dụ, điệp ngữ.

 Ước nguyện chân thành được cống hiến, cho cuộc đời chung.
4. Lời ngợi ca quê hương đất nước
Mùa xuân – ta xin hát 

Câu Nam ai, Nam bình

Nước non ngàn dặm mình 

Nước non ngàn dặm tình 

Nhịp phách tiền đất Huế.

Điệp ngữ, vần bằng.

Khúc hát ân tình của người con xứ Huế.

III. TỔNG KẾT : 
 




* GHI NHỚ :  SGK/58.
  
TIẾT 113, 114 : VĂN BẢN :

VIẾNG LĂNG BÁC







Viễn Phương

ĐỌC – TÌM HIỂU CHÚ THÍCH

Tác giả : Viễn Phương (SGK/59)

Tác phẩm : 

- Hoàn cảnh sáng tác : SGK/59

 - Thể thơ : 8 chữ (có dòng 7 chữ, 9 chữ)

II. TÌM HIỂU VĂN BẢN

1. Cảm xúc về cảnh bên ngoài lăng

- Con - Bác ( Từ xưng hô thân mật : tình cảm gần gũi, ruột thịt.

- Hàng tre :

+ bát ngát (tả thực)

+ xanh xanh Việt Nam - bão táp mưa sa - đứng thẳng hàng ( ẩn dụ, nhân hóa (gợi liên tưởng đến cốt cách của con người Việt Nam : kiên cường, bền bỉ, bất khuất.

==> Niềm xúc động và tự hào về dân tộc Việt Nam, về lãnh tụ vĩ đại. 

2. Cảm xúc khi hòa vào dòng người vào lăng

- mặt trời trong lăng ( ẩn dụ: ngợi ca sự vĩ đại của Bác đối với dân tộc.

- tràng hoa (ẩn dụ) - bảy mươi chín mùa xuân (hoán dụ) ( Tấm lòng thành kính, sự ngợi ca của nhà thơ và nhân dân đối với công đức của Bác.

==> Tình cảm nhớ thương sâu đậm, không bao giờ phai nhạt theo thời gian.

3. Cảm xúc khi vào trong lăng

- vầng trăng sáng dịu hiền ( ẩn dụ: tâm hồn cao đẹp, sáng trong của Bác.

 - Vẫn biết trời xanh >< Mà sao nghe nhói (  Ý thơ đối lập, ẩn dụ, từ ngữ chọn lọc : sự mâu thuẫn giữa lí trí và tình cảm thể hiện sự kiềm nén cảm xúc của nhà thơ.

==> Tình cảm tiếc thương, đau xót tột cùng của tác giả trước sự ra đi của Bác.

4. Cảm xúc khi rời lăng

- thương trào nước mắt ( biểu cảm trực tiếp : òa vỡ cảm xúc.

- muốn làm ( điệp ngữ.

- con chim, đóa hoa, cây tre trung hiếu ( ẩn dụ : ước nguyện hóa thân, hòa nhập vào những cảnh vật ở bên lăng.

==> Tình cảm lưu luyến, bịn rịn không muốn rời lăng.

III . TỔNG KẾT: Ghi nhớ: SGK/60.

TIẾT 115- VĂN BẢN :

SANG THU







Hữu Thỉnh

ĐỌC - TÌM HIỂU CHÚ THÍCH

1. Tác giả: Hữu Thỉnh.

2. Tác phẩm:  Thể thơ 5 chữ.

TÌM HIỂU VĂN BẢN
Những tín hiệu khởi đầu của mùa thu

	- Hương ổi – phả (khứu giác)

- Gió se (xúc giác)

- Sương chùng chình (thị giác)
	( Từ ngữ gợi tả, nhân hóa 

( Những tín hiệu khởi đầu của mùa thu được nhà thơ cảm nhận qua nhiều giác quan.


- Bỗng, hình như ( cảm xúc ngỡ ngàng, bất ngờ.

( Khổ thơ nói lên những cảm nhận ban đầu của nhà thơ về cảnh sang thu của đất trời. Thiên nhiên được cảm nhận từ những gì vô hình (hương, gió) mờ ảo (sương chùng chình), nhỏ hẹp và gần (ngõ) qua xúc cảm bâng khuâng, ngỡ ngàng.

Quang cảnh đất trời ngả dần sang thu

- Sông dềnh dàng >< Chim vội vã ( Hình ảnh đối lập, từ láy.

- Mây mùa hạ– vắt nửa mình ( nhân hóa ( cầu nối thời gian hạ - thu.

( Khoảnh khắc giao mùa với những chuyển biến nhẹ nhàng trong cảm nhận tinh tế, cảm xúc say sưa, ngây ngất của nhà thơ.

Những chuyển biến âm thầm trong lòng tạo vật

	- Vẫn còn - nắng
- Đã vơi - mưa

- Sấm - cũng bớt 

- hàng cây đứng tuổi
	( Mùa hạ nhạt dần, thu mỗi lúc một thêm đậm nét.




- Sấm ( những thay đổi, vang động của cuộc đời, xã hội.

- hàng cây đứng tuổi ( những người từng trải.

( ẩn dụ. ( Con người vào thu trưởng thành, bản lĩnh, rắn rỏi, điềm tĩnh hơn trước những biến động của cuộc đời. 

TỔNG KẾT: GN- SGK/71

TIẾT 116, 117
VĂN BẢN :   NÓI VỚI CON 









 
Y Phương
I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả :  

- Y Phương : SGK/73.
2. Tác phẩm :   
a. Hoàn cảnh sáng tác :  

  - SGK/73.
b. Thể thơ :  tự do.
c. Bố cục :  2 phần
- Phần 1 : Từ đầu . . . đẹp nhất trên đời.
 Tình yêu thương của cha mẹ và cuộc sống lao động của quê hương.
- Phần 2 : phần còn lại
 Truyền thống của quê huơng và mong ước của người cha.
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN 
1. Tình yêu thương của cha mẹ và cuộc sống lao động của quê hương :
Chân phải bước tới cha 

Chân trái bước tới mẹ 

Một bước chạm tiếng nói 

Hai bước tới tiếng cười 
 Câu thơ sóng đôi.

 Con trưởng thành trong sự đùm bọc của mẹ cha.

Người đồng mình yêu lắm con ơi 

Đan lờ cài nan hoa 

Vách nhà ken câu hát 

Rừng cho hoa 

Con đường cho những tấm lòng 

Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới 

Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.
 Các hình ảnh đẹp, vừa cụ thể vừa khái quát.
 Con lớn lên trong cuộc sống lao động và nghĩa tình của quê hương.

2. Truyền thống của quê huơng và mong ước của người cha :
Người đồng mình thương lắm con ơi 
Cao đo nỗi buồn 
Xa nuôi chí lớn 
 Người đồng mình sống vất vả mà mạnh mẽ.
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn 
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh 
Sống trong thung không chế thung nghèo đói
Sống như sông như suối 
Lên thác xuống ghềnh 
Không lo cực nhọc 
 Hình ảnh so sánh cụ thể ,có tính khái quát, điệp ngữ, thành ngữ.

 Cha mong muốn con sống có nghĩa tình, chung thuỷ với quê hương, biết chấp nhận và vượt qua gian nan thử thách bằng ý chí và niềm tin.
Người đồng mình thô sơ da thịt 
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con 
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương 
Còn quê hương thì làm phong tục
 Hình ảnh giàu chất thơ.

 Người đồng mình mộc mạc nhưng giàu ý chí. Con phải tiếp tục phát huy truyền thống, phong tục tập quán của quê hương.
Con ơi tuy thô sơ da thịt 

Lên đường 

Không bao giờ nhỏ bé được 

Nghe con.
 Cách diễn đạt mộc mạc của người miền núi.

 Lời dặn dò đầy yêu thương cho thấy tình thương, trách nhiệm của người cha đối với con. Đó là lòng tự hoà, sức sống mạnh mẽ và tryền thống cao đẹp của quê hương.
III. TỔNG KẾT : 
 




* GHI NHỚ :  SGK/74.
  

      Tiết 118: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

  I. Tìm hiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Văn bản: Khát vọng hòa nhập ,dâng hiến cho đời (sgk/77)
a. Vấn đề nghị luận của văn bản : hình ảnh mùa xuân trong cảm xúc thiết tha, chân thành của nhà thơ Thanh Hải ở bài "Mùa xuân nho nhỏ".

b. Những luận điểm về hình ảnh mùa xuân trong bài Mùa xuân nho nhỏ :

   - Hình ảnh mang nhiều tầng ý nghĩa, tất cả đều gợi cảm, đáng yêu.

   - Bức tranh mùa xuân, cả màu sắc lẫn âm thanh, hiện lên trong cảm xúc thiết tha, trìu mến, đằm thắm, dịu dàng.

   - Từ mùa xuân tươi đẹp của quê hương, đất nước, đến mùa xuân của nguyện ước hoà nhập, dâng hiến chân thành.

→ Người viết thuyết phục các luận điểm bằng sự phân tích, bình giảng những câu thơ, hình ảnh thơ đặc sắc, với nhận định về cảm hứng, giọng điệu, kết cấu...

c. Bài viết có bố cục 3 phần cân đối, chặt chẽ:

   - Mở bài : từ đầu cho đến "...thật đáng trân trọng.".

   - Thân bài : từ "Hình ảnh mùa xuân..." cho đến "...các hình ảnh ấy của mùa xuân".

   - Kết bài : đoạn còn lại.

d. Người viết đã cảm nhận bài thơ với một thái độ yêu mến, tin tưởng, tình cảm chân thành thể hiện được những rung động trước vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật bài thơ. Lời văn mạch lạc, gợi cảm

II. Luyện tập
Ngoài các luận điểm về hình ảnh mùa xuân, có thể lưu ý thêm một số luận điểm:
   - Bài thơ có nhạc điệu trong sáng, thiết tha, gần gũi với dân ca.

 - Mạch cảm xúc tự nhiên, kết cấu chặt chẽ, giàu sức gợi mở.

Tiết 119: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Đọc các đề bài SGK/79

a. Các đề bài trên chia làm hai loại :

       + Đề có những từ ngữ chỉ rõ cách thức bài làm: phân tích, cảm nhận và suy nghĩ, gợi cho em những suy nghĩ gì, ... (đề 1, 2, 3, 5, 6, 8).

       + Đề không đưa ra yêu cầu, mệnh lệnh cụ thể (Đề 4, 7).

b. Yêu cầu phân tích, cảm nhận và suy nghĩ biểu thị :

       + Phân tích : phân tách, xem xét đối tượng dưới nhiều góc độ, đối chiếu, so sánh... để từ đó đi đến nhận định về đối tượng, nghiêng về nghị luận.

       + Cảm nhận: nhấn mạnh đến việc đưa ra cảm thụ, ấn tượng riêng.

       + Suy nghĩ : nhấn mạnh nhận định, đánh giá về đối tượng.

   - Với đề bài không có lệnh cụ thể, người làm tự lựa chọn những thao tác cần thiết để làm rõ, chứng minh cho ý kiến của mình về đối tượng được nêu ra trong đề bài.

II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Các bước làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Tìm hiểu đề và tìm ý

- Lập dàn bài

- Viết bài

- Đọc lại và sửa chữa

2. Cách tổ chức, triển khai luận điểm

VB: Quê hương trong tình thương nỗi nhớ (sgk/81,82,83)

a. – Phần Thân bài của văn bản : “Nhà thơ đã viết về ... thành thực của Tế Hanh”.
   - Nhận xét của người viết trong phần Thân bài : cảm nhận về cảm xúc nồng nàn, mạnh mẽ, lắng sâu của Tế Hanh.

   - Những suy nghĩ, ý kiến ấy được dẫn dắt theo từng luận điểm từ khái quát đến chi tiết, những hình ảnh nổi bật. Giữa Mở bài, Thân bài và Kết bài có mối liên kết chặt chẽ cả về nội dung lẫn hình thức. Thân bài phân tích làm rõ nhận định ở Mở bài, từ các luận điểm ở Thân bài dẫn đến kết luận ở Kết bài.
b. Văn bản có tính thuyết phục và hấp dẫn :

       + Bố cục mạch lạc, sáng rõ. Luận điểm được triển khai rõ ràng, từng luận điểm được chứng minh bằng những biểu hiện cụ thể trong bài thơ.

       + Người viết trình bảy cảm nghĩ bằng cả lòng yêu mến và rung cảm chân thành.

III. Luyện tập

Phân tích khổ thơ đầu bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh

a. Tìm hiểu đề và tìm ý:

   - Tìm hiểu đề: Vấn đề nghị luận là gì? (khổ thơ đầu bài Sang thu của Hữu Thỉnh). Yêu cầu (mệnh lệnh) làm gì? (phân tích).

   - Tìm ý: Nội dung cảm xúc chung của bài thơ Sang thu là gì? Nội dung của khổ thơ đầu bài thơ này là gì? Cảm xúc của nhà thơ được gợi lên từ hương vị, đặc điểm gì của thiên nhiên? Khổ thơ có gì đặc sắc về hình ảnh thơ, ngôn từ?

   - Lập dàn bài theo bố cục 3 phần: Chú ý xây dựng các luận điểm chính và chứng minh bằng những biểu hiện cụ thể trong khổ thơ.

b. Ở phần Thân bài, có thể triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:

   - Cảm xúc bâng khuâng, vấn vương trước đất trời trong trẻo đang biến chuyển nhẹ nhàng : bỗng, hình như.
   - Cảm nhận tinh tế về dấu hiệu mùa thu : hương ổi phả vào trong gió se, sương chùng chình, sông nước, chim, mây, nắng, mưa, sấm.
   - Hình ảnh thơ độc đáo và từ ngữ giàu sức gợi cảm.

Tiết 120: LUYỆN NÓI: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

HS lập dàn ý và trình bày bài nói
Đề bài : Bếp lửa sưởi ấm một đời – Bàn về bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt.

Mở bài : Giới thiệu bài thơ Bếp lửa cùng ý nghĩa sưởi ấm tình người, tình bà cháu, đặc biệt là sưởi ấm một đời.

Thân bài :

   - Hình ảnh đầu tiên “Một bếp lửa”chờn vờn sương sớm, ấp iu nồng đượm, hình ảnh người bà tần tảo cháu thương bà biết mấy nắng mưa.
   - Từ những hồi ức về người bà đáng kính, nhà thơ nhớ về những kỉ niệm sâu sắc của mình thuở nhỏ : sống mũi còn cay, những khó khăn vất vả cùng bà trải qua, được bà bao bọc lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói... cứ bảo nhà vẫn được bình yên → Người bà tần tảo, giàu đức hi sinh, lo lắng hết mực cho con cháu, những hình ảnh ấy tuôn trào mạnh mẽ.

   - Khi cháu đã đi xa, cháu vẫn luôn nhớ bà, nhớ người đã nhen nhóm cho cháu ngọn lửa ấm áp tình thương, ngọn lửa tình bà, ngọn lửa của niềm tin. Ngọn lửa ấy, bà luôn ủ sẵn, chứa niềm tin dai dẳng. Hơi ấm tình thương từ ngọn lửa bà truyền lại, nó vẫn đi theo những chặng đường còn lại của cuộc đời nhà thơ.

→ Hình ảnh bếp lửa xuyên suốt toàn bài. Bếp lửa không chỉ sưởi ấm cho đứa cháu nhỏ những lúc lạnh lẽo nhất, khó khăn nhất, nấu những nồi cơm ấm nóng, mà nó còn mang ngọn lửa tình thương của bà đi theo cháu suốt đời “Bếp lửa sưởi ấm một đời”.

Kết bài : Khẳng định lại vấn đề.

